Quần thể chịu tác dụng của các nhân tố tiến hóa

* Áp lực của đột biến:
 - Trường hợp xảy ra đột biến thuận A đột biến thành a với tần số là u thì tần số alen A sau n thế hệ sẽ là:

               Pn = [Po(1 – u)n]  trong đó Po là tần số đột biến ban đầu của alen A
 - Trường hợp xảy ra cả đột biến thuận và đột biến nghịch

               A đột biến thành a với tần số u

               a đột biến thành A với tần số v

   Nếu u = v hoặc u = v = 0 thì trạng thái cân bằng của các alen không thay đổi.

   Nếu v = 0 và u > 0 thì alen A có thể do áp lực đột biến mà cuối cùng bị loại thải khỏi quần thể. 
Mối quan hệ giữa u, v với p, q:

Giả sử, tại gen A xảy ra đột biến theo cả 2 chiều. Sau một thế hệ tần số tương đối của A sẽ là:

                p1 = p0 – up0 + vq0   

Lượng biến thiên tần số tương đối của A sẽ là:     ∆p = p1 – p0
Thay giá trị của p1 vào ta có:         ∆p = (p0 – up0 + vq0) – p0 = vq0 – up0
Tần số tương đối p của A, q của a sẽ đạt thế cân bằng khi số lượng đột biến thuận và nghịch bù trừ nhau,  

nghĩa là ∆p = 0 khi vq = up, mà q = 1 – p nên up = v(1- p).

Từ đó:  up + vq = v  →  
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Ví dụ: v = 10-6  và u = 3v thì cân bằng mới sẽ đạt lúc:
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  → p = 1 – 0,75 = 0,25

Nếu trong quần thể có 10.106 alen A và a thì lúc cân bằng trong quần thể có 2,5.106 alen A và 7,5.106 alen a.
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* Di nhập gen:
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   Tốc độ di nhập gen (M) = 
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                                           = 
→ Lượng biến thiên tần số tương đối của gen A
                  ∆p = M(P – ρ) 

                  ρ : tần số A ở quần thể nhận.

                  P: tần số A ở quần thể cho.

Ví dụ: 
Tần số tương đối của gen A ở quần thể I là 0,8.

               …………………………………….. II là 0,3

Tỉ lệ số cá thể  nhập cư, lượng biến thiên tần số gen A trong quần thể  nhận (I) là:

                ∆p = 0,2(0,3-0,8) = - 0,1.

Giá trị này cho thấy tần số A trong quần thể nhận (I) giảm đi 0,1.

* Áp lực của chọn lọc:
                 Hệ số chọn lọc S nói lên cường độ chọn lọc, đào thải những kiểu gen không có lợi, kém thích nghi. 

   Nếu 1 gen nào đó chịu cường độ chọn lọc S thì giá trị thích ứng n của kiểu gen đó là: W = 1 – S

S: được đánh giá theo tỉ lệ sống sót của các kiểu gen khác nhau.

Ví dụ: Có 1000 cá thể kiểu gen AA và Aa sống sót, nhưng chỉ có 999 cá thể sống sót thì S = 0,001 (tức 1/1000).
Nếu S = 0 thì sức sống của các cá thể ngang nhau, tức không có chọn lọc.

Nếu S = 1 thì một kiểu gen không có cá thể nào sống sót.

Ví dụ: số cá thể aa = 0.

Xét quần thể có cấu trúc p2AA + 2pqAa + q2aa

a) Chọn lọc giao tử:

Nếu giá trị thích nghi W(A) lớn nhất = 1.

W(a) < 1 nghĩa là 1 – S

Lượng biến thiên tần số (q) của a sau một thế hệ chọn lọc giao tử được xác định:
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∆q < 0 → dưới tác dụng của chọn lọc, q giảm dần và loại ra khỏi quần thể.
Ví dụ: 

Xác định lượng biến thiên của q sau một thế hệ chọn lọc giao tử khi biết q trước khi chọn lọc là 0,6 và S của a  bằng 0,34.

Giải:

Vận dụng công thức (1) ta xác định được:
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Như vậy, q đã giảm từ 0,6 → 0,5.

Chọn lọc dạng đơn bội rất có ý nghĩa đối với vi sinh vật và các sinh vật có pha đơn bội chiếm ưu thế.

Ở động vật bậc cao, chọn lọc giao tử biểu hiện rõ hơn ở động vật.

b) Chọn lọc pha lưỡng bội

Giá trị thích nghi của AA và Aa bằng 1 (trội hoàn toàn).

Aa = 1 – S.

→ Sau 1 chu kì chọn lọc, lượng biến thiên tần số của alen a được xác định:
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∆q < 0 → q bị giảm sau chu kì chọn lọc.

Trong trường hợp aa (chết hoặc bất thụ)  ↔ S = 1

                                 (2) → 
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n: số thế hệ.

q: tần số ban đầu

qn: tần số ở thế hệ thứ n.

Khi biết giá trị ban đầu của q thì việc xác định số thế hệ (n) mà chọn lọc đòi hỏi để làm giảm tần số alen a xuống qn theo công thức sau: 
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Ví dụ: S = 1; q = 0,96; qn = 0,03 

           Số thế hệ diễn ra sự chọn lọc liên tiếp là:
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Câu 1

Giả sử 1 locus có hai alen A và a , thế hệ ban đầu có tần số tương đối của alen A là po . Quá trình đột biến làm cho A( a với tần số u = 10-5 .

         a ) Để po giảm đi ½ phải cần bao nhiêu thế hệ ?

         b ) Từ đó em có nhận xét gì vè vai trò của quá trình đột biến trong tiến hoá ?
Câu 2
Trong một quần thể có 16% mắt xanh, 20% số người di cư đến quần thể chỉ có 9% số người mắt xanh. Giả sử mắt xanh do gen lặn quy định thuộc nhiễm sắc thể thường. Tính tần số alen mắt xanh của quần thể mới?

Câu 3
Có hai quần thể của một loài côn trùng ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong quần thể thứ nhất, một locut có tần số các alen là M = 0,7 và m = 0,3; một locut khác có tần số các alen là N = 0,4 và n = 0,6. Trong quần thể thứ hai, tần số của các alen M, m, N và n tương ứng là 0,4; 0,6; 0,8 và 0,2. Hai locut này nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập với nhau. Người ta thu một số cá thể tương đương (đủ lớn) gồm các con đực (♂) của quần thể thứ nhất và các con cái (♀) của quần thể thứ hai, rồi chuyển đến một vùng vốn không có loài côn trùng này và cho giao phối ngẫu nhiên. Tần số các giao tử Mn của quần thể F1 được mong đợi là bao nhiêu? Viết cách tính.

Câu 4
Giả sử có một quần thể Ong mắt đỏ (là một loài côn trùng ngẫu phối có tác dụng diệt sâu hại cây trồng) đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong quần thể này, có một locut gồm 3 alen: alen A1 qui định tính trạng cánh có vết xẻ sâu, alen A2 qui định cánh có vết xẻ nông, còn alen A3 qui định cánh không có vết xẻ. Các alen có quan hệ trội, lặn hoàn toàn theo thứ tự A1 > A2 > A3. Ngoài ra, sự có mặt của các alen này không làm thay đổi sức sống và sinh sản của con vật. Trong 1000 con Ong mắt đỏ phân tích ngẫu nhiên từ quần thể, người ta thấy 250 con cánh không xẻ, 10 con cánh xẻ sâu. Khi cho lai giữa 10 con cánh xẻ sâu này với các con cánh không xẻ sinh ra tất cả các cá thể con có cánh xẻ sâu. 

1. Tần số kiểu hình cánh xẻ nông và tần số về khả năng kết cặp ngẫu nhiên giữa hai cá thể có kiểu hình cánh xẻ được mong đợi trong quần thể này là bao nhiêu?

2. Từ quần thể Ong mắt đỏ nêu trên, người ta chọn ngẫu nhiên 1000 cá thể cánh xẻ nông và đem đến nuôi ở một vùng sinh thái vốn trước đó chưa có loài ong này. Sau một thời gian, chúng hình thành nên một quần thể mới ở trạng thái cân bằng di truyền có tỉ lệ kiểu hình cánh xẻ là 84%. Hãy cho biết tần số mong đợi của các alen trong quần thể mới này là bao nhiêu? Biết rằng trong điều kiện mới không có đột biến xảy ra.

	
	Tần số alen A1
	Tần số alen A2

	A.
	0,00
	0,40

	B.
	0,00
	0,60

	C.
	0,16
	0,48

	D.
	0,20
	0,60

	E.
	0,36
	0,48

	
	
	

	Cách giải

	1. A. 0,56 và 0,750. 



B. 0,56 và 0,144. 

C. 0,36 và 0,144. 



D. 0,16 và 0,563.

E. 0,16 và 0,750.


Câu 5
Một nhà chọn giống chồn vizon cho các con chồn của mình giao phối ngẫu nhiên với nhau. Ông ta đã phát hiện ra một điều là tính trung bình, thì 9% số chồn của mình có lông ráp. Loại lông này bán được ít tiền hơn. Vì vậy ông ta chú trọng tới việc chọn giống chồn lông mượt bằng cách không cho các con chồn lông ráp giao phối. Tính trạng lông ráp là do alen lặn trên nhiễm sắc thể thường qui định. Tỷ lệ chồn có lông ráp mà ông ta nhận được trong thế hệ sau theo lý thuyết là bao nhiêu %?
DS: 5.3
Câu 6
Trong một giống thỏ, các alen qui định màu lông có mối quan hệ trội lặn như sau:

C (xám) > cch (chinchilla) > ch (Himalaya) > c (bạch tạng).

Người ta lai thỏ lông xám với thỏ có lông kiểu hymalaya và thu được đời con có 50% thỏ lông xám và 50% có lông kiểu hymalya. Phép lai nào dưới đây sẽ cho kết quả như vậy?

	Cách giải

	I. Cch X chch 

II. Cc X chc
 

III. Cch X chc

IV. Cc X chch


a. I, II và III 

b. II, III và IV 

c. I, III và IV 

d. I, II và IV 


Câu 7
Alen IA và IB nằm trên nhiễm sắc thể số 9 qui định nhóm máu tương ứng A và B. Nhóm máu O khi người không có các alen này hoặc các alen này không biểu hiện. Các alen IA và IB chỉ biểu hiện khi có alen H trên nhiễm sắc thể số 19 và ở trạng thái đồng hợp trội hoặc dị hợp tử. Alen h là alen lặn.

Gilbert  có nhóm máu AB. Cô em gái của cậu ta là Helen có nhóm máu A trong khi đó bố của họ lại có nhóm máu O.  Hãy xác định kiểu gen của bố và mẹ Gilbert.


	Cách giải

	      Mẹ
   

Bố

a. H/H,  IA/IB

H/h, IO/IO
b. H/h,  IB/IO

h/h,  IA/IO
c.  h/h,  IO/IO

h/h,  IA/IO
d. H/H,  IA/IO

H/h,  IB/IO
e. h/h,   IB/IO

H/h,  IO/IO 


Câu 8

Trong một quần thể chuột, 40% con đực có kiểu hình trội liên kết với nhiễm sắc thể X.  Giả sử có sự giao phối ngẫu nhiên, kiểu giao phối nào giữa các kiểu gen hay xảy ra nhất?

a. XBXb và  XbY

b. XBXB và XbY

c. XBXb và XBY

d. XbXb và XbY
Câu 9

Trong một quần thể, 90% alen ở locut Rh là R. Alen còn lại là r. Bốn mươi trẻ em của quần thể này đi đến một trường học nhất định. Xác suất để tất cả các em đều là Rh dương tính sẽ là bao nhiêu?

DS: 0.9940
Câu 10

a. Tần số của hai alen đồng trội có cùng giá trị thích ứng trong một quần thể chuột phòng thí nghiệm là 0,55 và 0,45. Sau 5 thế hệ giá trị thích ứng  IV

b. II và IV

c. I và III

II và IIIthay đổi  tương ứng thành 0,35 và 0,65. Hai cơ chế nào sau đây gây nên tình trạng trên?

I. Đột biến điểm

II. Giao phối không ngẫu nhiên.

III. Các yếu tố ngẫu nhiên (lạc dòng di truyền)

IV. Áp lực chọn lọc tự nhiên.

d. I và
Câu 11

Một quần thể có số lượng cá thể dị hợp tử nhiều gấp 6 lần số lượng cá thể đồng hợp lặn. Tần số alen lặn sẽ là bao nhieu?

Câu 12

Bệnh thiếu máu hồng cầu liềm là một tính trạng lặn do gen trên nhiễm sắc thể thường qui định. Cá thể số 2 trên phả hệ bên dưới là người mang tính trạng này (dị hợp tử). Giả sử rằng người số 3 và người số 4 là đồng hợp tử về gen bình thường. Xác xuất để người số 6 sẽ bị bệnh  bằng bao nhiêu?



Câu 13

Hóa xơ nang là một bệnh di truyền do gen đột biến lặn trên NST thường. Nếu cả hai bố mẹ là dị hợp tử về gen này có 3 người con, thì xác suất hai trong ba người con của họ bình thường là bao nhiêu?



Câu 14

Trong một quần thể nhỏ thuộc một bộ lạc, tần số hai alen A và a tại một locut tương ứng là 0,3 và 0,7. Tuy vậy, không phải mọi cá thể có kiểu gen aa sống được đến độ tuổi có khả năng sinh sản; cụ thể tần số thích nghi tương đối của kiểu gen này chỉ là 0,9, trong khi, tần số thích nghi tương đối như vậy của các kiểu gen còn lại là 1.

Tỉ lệ phần trăm cá thể dị hợp tử trong các trẻ sơ sinh thế hệ tiếp theo là bao nhiêu? Làm tròn về số nguyên gần nhất.

Câu 15

Trong sơ đồ phả hệ sau, xác suất của cá thể được đánh dấu ◊ mắc bệnh là bao nhiêu?

Câu 16

Nếu hai cá thể dị hợp tử (Aa) giao phối với nhau, số cá thể con họ cần phải có là bao nhiêu để xác suất ít nhất một trong các con của họ có kiểu gen là aa sẽ cao hơn 90%?


Câu 17

Một nhân vật nam nổi tiếng bị kiện là bố của một đứa trẻ. Việc phân tích 2 locut VNTR1 và VNTR2 của bị cáo (kí hiệu D), của người mẹ (M) và đứa trẻ (D) bằng phương pháp phóng xạ tự chụp thu được như hình dưới đây. Mỗi locut VNTR có 4 alen. Ở locut VNTR1, tần số các alen 1, 2, 3 và 4 tương ứng trong quần thể là 0,2; 0,4; 0,3 và 0,1. Ở locut VNTR2, tần số các alen 1, 2, 3 và 4 lần lượt là 0,1; 0,1; 0,2 và 0,6.


a.  Ảnh phóng xạ tự chụp nêu trên chỉ ra người D là bố đứa trẻ B là đúng hay sai? Hãy đánh dấu (√) vào ô tương ứng.

b. Xác suất trung bình để một người đàn ông khác trong quần thể có thể là bố của đứa trẻ B là bao nhiêu?

Câu 18

Ở một số quần thể, hiện tượng giao phối cận huyết xảy ra giữa các anh, chị, em con của các cô, chú, bác ruột. Hiện tượng giao phối cận huyết như vậy làm giảm tần số dị hợp tử và được biểu diễn qua Hệ số cận huyết, F, tính theo phương trình sau:



[image: image11.wmf]
Trong đó, (( biểu diễn tần số kiểu gen.

Nếu F = 1 (tức là nội phối hoàn toàn), thì toàn bộ quần thể là đồng hợp tử, nghĩa là về trái bằng không.

Trong một quần thể cân bằng có 150 cá thể, số kiểu gen nhóm máu MN quan sát được là 60 MM, 36 MN, 54 NN
a. Hãy tính F

b. Nếu một quần thể cùng loài thứ hai có tần số các alen giống hệt nhưng giá trị F chỉ bằng ½ giá trị F so với quần thể ở câu a, thì tần số kiểu gen dị hợp tử (MN) quan sát được trong thực tế của quần thể thứ hai này là bao nhiêu?

Câu 19

Sự di truyền một bệnh gây ra do một gen trội liên kết gần với một chỉ thị vi vệ tinh trên nhiễm sắc thể thường ở một phả hệ như sau:


  Các cá thể trong phả hệ được phân tích sự biểu hiện bệnh cùng với 7 alen vi vệ tinh khác nhau, kí hiệu trên hình bằng các số. Từ phả hệ trên, hãy cho biết tần số tái tổ hợp giữa gen gây bệnh và chỉ thị vi vệ tinh liên kết với nó. 

Câu 20

Trong một quần thể động vật có vú, tính trạng màu lông do một gen quy định, đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Trong đó, tính trạnglông màu nâu do alen lặn (kí hiệu là fB) quy định được tìm thấy ở 40% con đực và 16% con cái. Hãy xác định:

a. Tần số của alen fB.

b. Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen fB so với tổng số cá thể của quần thể.

c. Tỉ lệ con đực có kiểu gen dị hợp tử mang alen fB so với tổng số cá thể của quần thể.

	Cách giải

	a. Tần số alen fB ở giới cái là 
[image: image12.wmf]16

,

0

 = 0,4. Vì quần thể đang cân bằng nên tần số tương đối của các alen ở giới đực bằng giới cái. Vậy tần số alen fB ở giới ® là 0,4. Kiểu hình lặn (fBfB) ở giới đực là 40% đúng bằng tần số của alen fB. Vậy gen nằm trên NST X mà không có alen tương ứng trên Y.

b. Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen fB là 2.0,4.0,6 = 0,48 = 48%.

Tỉ lệ con cái có kiểu gen dị hợp tử mang alen fB so với tổng số cá thể của quần thể là 
[image: image13.wmf]2

%

48

= 24%.

c. Vì gen nằm trên NST X mà không có alen trên Y nên không thể tìm thấy con đực lưỡng bội dị hợp.

Vậy tỉ lệ con đực có kiểu gen dị hợp tử mang alen fB so với tổng số cá thể của quần thể là 0%.

(nếu xem con đực có kiểu gen XfB Y là dị hợp thì con đực dị hợp mang gen  fB là (XfB Y) 
[image: image14.wmf]2

4

,

0

=0,2 = 20%


Câu 21

Cho phả hệ sau, trong đó alen gây bệnh (kí hiệu là a) là lặn so với alen bình thường (A) và không có đột biến xẩy ra trong phả hệ này.




Thế hệ
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a. Viết các kiểu gen có thể có của các cá thể thuộc thế hệ I và III.


b. Khi cá thể II.1 kết hôn với cá thể có kiểu gen giống với II.2 thì xác suất sinh con đầu lòng là trai có nguy cơ bị bệnh là bao nhiêu? Viết cách tính.

	
Cách giải

	a. Cặp bố mẹ số II4 và II5 đều bình thường nhưng sinh con có đứa bị bệnh chứng tỏ gen quy định bệnh nằm trên NST thường (không nằm trên NST giới tính).


Kiểu gen của các cá thể:
I1 là aa



I2 là Aa (vì sinh con II3 bị bệnh.

III1 và III3 có thẻ là AA hoặc aa.



III2 và III4 là aa.

b. Cá thể II1 và cá thể II2 đều có kiểu gen Aa (vì họ là những người bình thường và bố của họ bị bệnh)


- Xác suất để sinh con bị bệnh là 
[image: image15.wmf]2
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x
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= 
[image: image17.wmf]4

1

.


- Xác suất để sinh con trai là 1/2.



Vậy xác suất để cặp vợ chồng này sinh được một con trai bị bệnh là 
[image: image18.wmf]4
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x
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Câu 22

Có một bệnh thoái hóa xuất hiện ở những người ở độ tuổi từ 35 đến 45. Bệnh gây ra bởi một alen trội. Một cặp vợ chồng có hai con đều đang ở độ tuổi dưới 20. Một trong hai bố hoặc mẹ (dị hợp tử) biểu hiện bệnh, nhưng người còn lại, ở độ tuổi trên 50, thì không. Xác suất để cả hai đứa trẻ đều biểu hiện bệnh khi đến tuổi trưởng thành là bao nhiêu?
DS: 1/4
Câu 23

Ở một locut trên NST thường có n+1 alen. Tần số của một alen là 1/2, trong khi tần số của mỗi alen còn lại là 1/(2n). Giả sử quần thể ở trạng thái cân bằng Hardy – Weinberg, thì tần số các cá thể dị hợp tử bằng bao nhiêu?
DS: (3n – 1)/(4n)
Câu 24

Ở một locut mã hóa cho một enzym di truyền độc lập với giới tính, tần số kiểu gen trong quần thể được tìm thấy như sau:

	
	FF
	FS
	SS

	Nữ
	30
	60
	10

	Nam
	20
	40
	40


Hãy dự đoán tần số của kiểu gen FS trong thế hệ kế tiếp, giả sử giao phối xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.
DS: 0,52
Câu 25

Giả sử trong một vùng thuộc hệ gen có đặc điểm tiến hóa trung tính ở một loài, tốc độ đột biến của cặp nucleotide GC thành AT cao gấp 3 lần tốc độ đột biến từ cặp AT thành GC. Tần số GC được mong đợi ở trạng thái cân bằng là bao nhiêu?
DS: 1/4
Câu 26

Đa số người có hồng cầu thể hiện kháng nguyên Rh trên màng tế bào (Rh dương), nhưng một số người không có kháng nguyên Rh (Rh âm). Một phụ nữ có Rh âm lấy một người đàn ông có kháng nguyên Rh dương dị hợp và họ có 3 đứa con. Xác suất của 3 người con có Rh dương tính là bao nhiêu?
DS: 1/8
Câu 27

Nhằm định lượng mức độ đa dạng di truyền của một loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, người ta tiến hành phân tích biến dị di truyền ở các tiểu quần thể (I – IV) ở mức độ protein. Tiểu quần thể I có số cá thể lớn nhất trong loài này, trong khi đó số cá thể ở mỗi tiểu quần thể II, III và IV đều bằng 1/7 số cá thể của tiểu quần thể I. Từ mỗi tiểu quần thể, người ta lấy ra 5 cá thể làm mẫu thí nghiệm. Sơ đồ dưới đây mô tả kết quả phân tích điện di protein. Kiểu hình băng điện di ở mỗi làn, biểu hiện sự có mặt của các alen F và/hoặc S, cho biết kiểu gen của mỗi cá thể ở một locut được phân tích.  

	Tiểu quần thể I
	
	Tiểu quần thể II
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	Tiểu quần thể III
	
	Tiểu quần thể IV
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Hãy ước tính tần số alen F của loài này.

Cách tính:


Câu 28

Quần thể ban đầu có tần số tương đối của alen a là 0,4. Để tần số này giảm đi một nửa chỉ do áp lực của quá trình đột biến diễn ra theo một chiều thì phải cần bao nhiêu thế hệ? Cho biết tốc độ đột biến bằng 10-5.
	Cách giải

	


Câu 29

Quần thể ban đầu có tần số tương đối của alen A là 0,96. Nếu chỉ do áp lực đột biến theo một chiều làm giảm alen A qua 346570 thế hệ thì tần số tương đối của alen A còn bao nhiêu ? Cho biết tốc độ đột biến bằng 10-5.
Câu 30

Sau 277250 thế hệ tần số của alen a chỉ còn 0,06 dưới áp lực của quá trình đột biến theo chiều thuận. Xác định tần số của alen a ở quần thể ban đầu. Cho biết tốc độ đột biến bằng 10-5.
Câu 31

Quần thể ban đầu có tần  số tương đối của alen A là 0,96 và sau 346570 thế hệ tần số của alen A chỉ còn 0,03. Quá trình giảm tần số đó chỉ do áp lực của quá trình đột biến theo một hướng. Xác định tốc độ đột biến của alen A. 
Câu 32

Quần thể ban đầu có 1000000 alen A và a. Tốc độ đột biến của alen A là 3.10-5, còn của alen a là 10-5. Khi cân bằng thì quần thể có số lượng của từng alen là bao nhiêu? Cho biết không tính áp lực của các nhân tố khác làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
Câu 33

Trong một quần thể tốc độ đột biến của alen a bằng 3 lần tốc độ đột biến của alen A. Tại điểm cân bằng tần số của mỗi alen bằng bao nhiêu? Cho biết không tính áp lực của các nhân tố khác làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
Câu 34

Trong một quần thể tần số trước khi chọn lọc của giao tử mang alen A là 0,4 và của giao tử mang alen a là 0,6. Sau khi chọn lọc tần số giao tử mang alen A là 0,4, của giao tử mang alen a là 0,4. Xác định lượng biến thiên của alen a qua chọn lọc. Cho biết không tính áp lực của các nhân tố khác. 
Câu 35

Tần số của giao tử mang alen a trong quần thể trước chọn lọc là 0,6. Lượng biến thiên của alen a sau chọn lọc là 1,025. Xác định hệ số chọn lọc của giao tử. Cho biết không tính áp lực của các nhân tố khác.
Câu 36

Để làm giảm tần số alen a từ 0,96 xuống 0,03 chỉ do áp lực của quá trình chọn lọc pha lưỡng bội phải cần bao nhiêu thế hệ? Cho biết hệ số chọn lọc S = 1.
Câu 38

Tần số alen a ban đầu là 0,96. Quá trình chọn lọc pha lưỡng bội diễn ra qua 16 thế hệ sẽ làm tần số alen a giảm xuống còn bao nhiêu? Cho biết hệ số chọn lọc S = 1.
Số giao tử mang gen di nhập


Số giao tử của mỗi thế hệ trong quần thể





Số giao tử mang gen di nhập


Số giao tử của mỗi thế hệ trong quần thể
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Thế hệ








     0,4(0,7 + 0,3(0,1 + 0,2(0,1 + 0,1(0,1 =    0,28 + 0,03 + 0,02 + 0,01 = 0,34
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